MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Kiến thức tiếng Việt:
– Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.

– Nắm vững mô hình phổ biến của câu trần thuật đơn và đặt câu theo những mô hình này.

– Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm.

– Bước đầu nhận biết biện pháp so sánh trong bài học và trong lời nói...
	Số câu
	1
	1
	1
	0
	03

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	1
	0
	2

	Đọc hiểu văn bản:
– Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết trong bài đọc; nêu đúng ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh trong bài.

– Hiểu ý chính của đoạn văn.

– Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.

– Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ chi tiết trong bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản.
	Số câu
	2
	2
	1
	1
	06

	
	Số điểm
	1
	1
	1
	1
	04

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	2
	1
	9

	
	Số điểm
	1,5
	1,5
	2
	1
	6


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt

cuối học kì I lớp 3

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	5
	
	8
	

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	
	
	Câu số
	6
	
	7
	
	
	9
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	1
	9
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Phần kiểm tra đọc
	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA THẦY ( CÔ)




I. Đọc thành tiếng (5điểm)
Hs bốc thăm một trong các đề sau:
Đề 1: Đọc đoạn 2 bài “ Giọng quê hương:- TV 3 tập 1 trang 76
        Câu hỏi: Chuyện gì xảy ra khiến Thuyên và Đồng ngạc nhiên?
Đề 2: Đọc đoạn 2 bài “ Đất quý đất yêu”:- TV 3 tập 1 trang  84
       Câu hỏi: Vì sao người £- ti- ô- pi- a không để khách mang đi dù chỉ là một hạt cát?

Đề 3:  Đọc đoạn 2, Bài “ Hũ bạc của người cha” - TV 3 tập 1
       Câu hỏi: Khi người con trai lần đầu mang tiền về, người cha đã làm gì?

Đề 4: Bài : Vẽ quê hương-  TV 3 tập 1 
       Kể tên những cảnh vật được miêu tả trong bài?

Đề 5: Bài “ Đôi bạn”  Đoạn 2 :- TV 3 tập 1 trang 130

       Câu hỏi: Mến có hành động gì đáng khen?

II. Đọc thầm và làm bài tập

   Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi

Những cánh bướm bên bờ sông

          Ngoài giờ học, chúng tôi tha thẩn bên bờ sông bắt bướm. Chao ôi, những con bướm đủ màu sắc, hình dáng. Con xanh biếc pha đen như nhung bay nhanh loang loáng. Con vàng sẫm, nhiều hình mặt nguyệt, ven cánh có răng cưa, lượn lờ như trôi trong nắng. Con bướm quạ to bằng hai bàn tay người lớn, màu nâu xỉn, có hình đôi mắt tròn, vẻ dữ tợn. Bướm trắng bay theo đàn líu ríu như hoa nắng. Loại bướm nhỏ đen kịt, là là theo chiều gió, hệt như tàn than của những đám đốt nương. Còn lũ bướm vàng tươi, xinh xinh của những vườn rau thì rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ dám bay ra đến bờ sông. Chúng cứ quấn quýt quanh màu vàng hoa cải và quanh những con đông tây xanh mọng nằm chờ đến lượt mình hóa bướm vàng.

                                                                                                     Theo Vũ Tú Nam

    Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1. Ngoài giờ học, các bạn nhỏ làm gì?( 0,5đ)

A. Thả diều trên đê.

B. Chơi đuổi bắt.

C. Bắt bướm .

2. Các bạn nhỏ trong bài văn bắt bướm ở đâu? ( 0,5đ)

A. Bên bờ sông.

B. Trong vườn rau.

C. Trên cánh đồng.

3. Tác giả so sánh đàn bướm trắng giống với cái gì?( 0,5đ)

A.Hoa nắng.

B. Tàn than.

C. Mặt nguyệt.

4. Các chú bướm trong bài có màu sác như thế nào: ( 0,5đ)

A. xanh pha đen, vàng sẫm, nâu xỉn, trắng, đen, đỏ, vàng tươi.
B. xanh pha đen, nâu xỉn, trắng, đen,  vàng tươi.

C. xanh pha đen, vàng sẫm, nâu xỉn, trắng, đen, vàng tươi.

5. Hãy ghi câu văn nêu đặc điểm chung về hình dáng và màu sắc của đàn bướm (1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Lũ bướm nhỏ được miêu tả như thế nào? (0,5đ)
A. xinh xinh rụt rè, nhút nhát, chẳng bao giờ dám bay ra đến bờ sông.

B. đen kịt, là là theo chiều gió, hệt như tàn than của những đám đốt nương

C. xanh biếc pha đen như nhung bay nhanh loang loáng
7. Thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau : (0,5đ)
    Trong vườn lúc giữa trưa hoa mười giờ đẹp rực rỡ.

    Bạn Hòa lớp em học giỏi hát hay.
8. Hãy tìm một hình ảnh so sánh trong bài mà em thích nhất. ( 1 ®)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Hãy tìm trong bài 3 từ chỉ đặc điểm mà có âm đầu giống nhau.(1đ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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*****

Phần kiểm tra viết

I. Chính tả: Nghe - viết( 4 điểm)
Hoa giấy

           Hoa giấy có một đặc điểm khác nhiều loài hoa khác : hoa rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn. Hoa rụng mà vẫn còn tư​ơi nguyên. Những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng nh​ư đang thở. Dư​ờng nh​ư chúng không muốn mọi ng​ười phải buồn rầu vì chứng kiến cảnh héo tàn. Chúng muốn mọi ng​ười l​ưu giữ mãi ấn t​ượng đẹp đẽ mà chúng đã đem lại trong suốt mùa hè. 

II. Tập làm văn( 6 điểm)
Đề bài
     Hs chọn một trong các đề bài sau:

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn kể về một người hàng xóm mà em quý nhất.

Đề 2 : Em hãy viết một đoạn văn kể về vùng nông thôn ( hoặc thành thị).
Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối học kì I lớp 3

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Số học:
· Ôn tập về đọc, viết, so sánh, cộng, trừ (có nhớ, không nhớ) các số có ba chữ số.

· Ôn tập bảng nhân và chia từ bảng 2 đến bảng 5. Học bảng nhân, chia từ bảng 6 đến bảng 9.

· Nhân, chia số có hai chữ số, ba chữ số (không nhớ, có nhớ) cho số có một chữ số.

· Tìm số chia chưa biết.

· Gấp, giảm một số đi nhiều lần.

· Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. So sánh số lớn, số bé và ngược lại.

· Giải bài toán bằng hai phép tính.

· Biểu thức, tính giá trị của biểu thức.
	 Số câu   
	 2
	 2
	 3
	 1
	 8

	
	 Số điểm
	 2
	 2
	 3
	 1
	 8

	Đại lượng và đo đại lượng:
· Biết xem đồng hồ và ghi được đại lượng thời gian tương ứng.

· Bảng đơn vị đo độ dài m, cm.

· Nắm được đơn vị đo khối lượng g, 1000g = 1kg.

· Áp dụng giải các bài toán về đại lượng và đo đại lượng.
	 Số câu 
	 
	 1
	 
	 
	 1

	
	 Số điểm
	 
	 1
	 
	 
	 1

	Yếu tố hình học:
· Góc vuông, góc không vuông.

· Hình vuông, hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật, hình vuông.
	 Số câu
	1
	 
	 
	 
	 1

	
	 Số điểm
	1
	 
	 
	 
	 

1

	Tổng
	Số câu
	3
	3
	2
	2
	10

	
	Số điểm
	3
	3
	2
	2
	10


Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối kì 1- lớp 3

	Mạch kiến thức,kĩ năng
	Số câu, câu số,số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Số học
	Số câu
	02
	 
	 
	02
	02
	01
	 
	01
	08

	
	Câu số
	1, 2
	 
	 
	7,8
	5,6
	9
	 
	10
	 

	
	Số điểm
	02
	 
	 
	02
	02
	01
	 
	01
	07

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	01

	
	Câu số
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Số điểm
	 
	 
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	01

	Yếu tố hình học
	Số câu
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01

	
	Câu số
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Số điểm
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	02

	Tổng    
	Số câu
	03
	03 
	03 
	01 
	10

	
	Số điểm
	3đ
	3đ
	3đ
	1đ
	10đ

	
	%
	30% 
	30% 
	30% 
	10% 
	100%
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	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA THẦY ( CÔ)




Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (hoặc làm theo yêu cầu)
Câu 1: (1 ) 
a) Số Tám trăm linh năm viết là: 
A. 805                 B. 8500                C. 850                 D. 85

b) Giá trị của biểu thức 215 + 30 : 5 là bao nhiêu?

A. 49                          B. 73                       C. 221                                 D. 220

Câu 2:  (1 đ) Trong phép chia cho 8, số dư lớn nhất có thể có được là số nào?

A. 8                          B. 7                                    C. 9                           D. 1
Câu 3: (1 đ)   
a) 52 hm : 2 = ?

A. 26 hm                  B. 24 hm                C. 26 dm                      D. 24 dam

b)          9m 4cm =  ?. 
A.  940 cm                  B. 904 cm            C. 94 cm                     D. 9040 cm
Câu 4:  (1đ)
a) Hình dưới có bao nhiêu góc vuông?

[image: image1]
A. 1                    B. 2                          C. 3                                D. 4

b) Một cái sân hình vuông có cạnh là 3m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu mét?

A. 30m                      B. 9 m                    C. 12 m                         D. 10m
Câu 5:(1đ) Tuổi mẹ là 32 tuổi,  con 8 tuổi . Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ ?

A. 
[image: image2.wmf]1

4

                            B. 
[image: image3.wmf]1

3

                           C. 
[image: image4.wmf]1

8

                               D. 
[image: image5.wmf]1

5


Câu 6: (1đ) Xếp 35 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa nhiều  nhất 6 quả. Hỏi phải dùng ít nhất mấy cái đĩa?

A. 5 đĩa                         B. 6 đĩa                        C. 7 đĩa                         D. 8 đĩa

Câu 7: (1đ) Đặt tính rồi tính:

487 + 204                     660 – 251                       124 x 3                 847 : 7
	

	

	

	

	


Câu 8:  (1 đ) Tìm x:

a) x + 86 = 144                                                    b) 570 : x = 5

	

	

	


Câu 9:  (1đ) Lan có quyển truyện dày 144 trang? Lan đã đọc được 
[image: image6.wmf]1

3

số trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện?   
Bài giải

	

	

	

	

	


Câu 10: (1đ) Phép chia có số chia là 8, thương là 10 , số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.
	

	

	

	

	

	

	


Đáp án và biểu điểm

môn Tiếng việt

Phần kiểm tra đọc


– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 

1 điểm.


– Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 


1 điểm.


– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 
1 điểm.


– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 


1 điểm. 

2.1.2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (bài kiểm tra viết cho tất cả học sinh): 6 điểm

* Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ năng đọc hiểu; kiến thức, kĩ năng về từ và câu của học sinh.

* Phân bố điểm cho các nội dung khảo sát: 

– Đọc hiểu văn bản: 4/6 điểm.

 – Kiến thức, kĩ năng tiếng Việt: 2/6 điểm.

II. Phần đọc thầm và làm bài tập
 1. Ngoài giờ học, các bạn nhỏ làm gì?( 0,5đ)

C. 

2. Các bạn nhỏ trong bài văn bắt bướm ở đâu? ( 0,5đ)

A. 

3. Tác giả so sánh đàn bướm trắng giống với cái gì?( 0,5đ)

A.Hoa nắng.

4. Các chú bướm trong bài có màu sác như thế nào: ( 0,5đ)

C. 

5. Hãy ghi câu văn nêu đặc điểm chung về hình dáng và màu sắc của đàn bướm (1đ)
Chao ôi, những con bướm đủ màu sắc, hình dáng.

6. Lũ bướm nhỏ được miêu tả như thế nào? (0,5đ)
B 

7. Thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau : (0,5đ)

    Trong vườn, lúc giữa trưa, hoa mười giờ đẹp rực rỡ.

    Bạn Hòa lớp em học giỏi, hát hay.
8. Hãy tìm một hình ảnh so sánh trong bài mà em thích nhất. ( 1 ®)

9. Hãy tìm trong bài 3 từ chỉ đặc điểm mà có âm đầu giống nhau.(1đ)

rụt rè, nhút nhát xinh xinh…..
  PHần kiểm tra viết
Đề kiểm tra viết đoạn, bài đánh giá tổng hợp được những nội dung học tập sau: kĩ năng viết chữ; kĩ năng viết chính tả; kĩ năng dùng từ; kĩ năng đặt câu; kĩ năng viết đoạn kể, tả đơn giản có độ dài khoảng 6 – 8 câu.

– Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định các mức độ cần đạt theo từng mức điểm tùy theo đề bài cụ thể):

+ Nội dung (ý): 3 điểm

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

+ Kĩ năng: 3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

 Môn toán
Em khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (hoặc làm theo yêu cầu)
Câu 1: (1 ) 
a) Số Tám trăm linh năm viết là: 
A. 805                 

b) Giá trị của biểu thức 215 + 30 : 5 là bao nhiêu?

  C. 221                                 
Câu 2:  (1 đ) Trong phép chia cho 8, số dư lớn nhất có thể có được là số nào?

                   B. 7                                
Câu 3: (1 đ)   

a) 52 hm : 2 = ?

A. 26 hm                  
b)  B. 904 cm                     
Câu 4:  (1đ)
a) C. 3                                

b)   C. 12 m                         
Câu 5:(1đ) 
[image: image7.wmf]1

4

                            
A. Câu 6:                D. 8 đĩa
Câu 7: (1đ) Đặt tính rồi tính:

487 + 204                     660 – 251                       124 x 3                 847 : 7
Mỗi phép tính đúng được 0,5đ
Câu 8:  (1 đ) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,5đ

Câu 9:  (1đ) Lan có quyển truyện dày 144 trang? Lan đã đọc được 
[image: image8.wmf]1

3

số trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện?   
Bài giải

	Lan đ ã đ ọc được số trang  là:

	144 : 3 = 48 (trang)                  0,75đ

	Cả hai bao đựng được là:
0,75đ

	144 - 48 = 96 ( trang)

	
Đáp số: 96 trang         0,5đ


Câu 10: (1đ) Phép chia có số chia là 8, thương là 10 , số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.
	Số dư lớn nhất có thể có là: 7             0,25

	Gọi số bị chia là x, ta có:

	x: 8 = 10 ( dư 7)                                  0,25

	x     =  10 x 8 + 7

	x      =  80 + 7
x      = 87                                             0,5

Vậy số cần tìm là 87


            ( HS c ó thể làm cách khác, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa)
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